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Đặt vấn đề
CT gan là một CT tạng đặc rất hay gặp trong CT bụng 

kín (chỉ sau CT lách), chiếm tỷ lệ 22,04-40,7% và là 
nguyên nhân gây tử vong hàng đầu (10-15%) trong CT 
bụng kín. Việc chẩn đoán CT gan, đặc biệt là các biến 
chứng về mạch máu rất quan trọng vì đây là biến chứng 
rất nặng, đe dọa tính mạng BN nếu không được xử trí kịp 
thời [15]. 

Trước đây, điều trị CT gan chủ yếu là phẫu thuật, hiện 
nay trên thế giới xu hướng điều trị bảo tồn được đặt lên 
hàng đầu. Với sự tiến bộ của chẩn đoán hình ảnh, đặc 
biệt là máy chụp cắt lớp vi tính (CLVT) đa dãy, việc chẩn 
đoán các tổn thương mạch máu trở nên dễ dàng hơn, 
ngoài ra nó còn cho phép đánh giá chính xác tổn thương 
phối hợp. Bên cạnh đó, sự phát triển của các phương 
pháp hồi sức và các phương pháp điều trị ít xâm lấn, tỷ lệ 
thành công của điều trị bảo tồn CT gan là rất cao, từ 82 
đến 96% [3, 12, 17]. 

Can thiệp mạch ngày nay đã trở thành sự lựa chọn 
hàng đầu trong những trường hợp CT gan với tổn thương 
ĐM có huyết động ổn định, với tỷ lệ thành công từ 85 đến 
95%. Tỷ lệ tử vong, biến chứng và số lượng máu phải 
truyền giảm nếu so với can thiệp mổ mở, tỷ lệ chết đã 
giảm từ 19 xuống 9% do giảm được số ca chết do chảy 
máu [1, 8, 11, 17]. Tại Bệnh viện Việt - Đức, chúng tôi 
thực hiện trường hợp nút mạch điều trị tổn thương ĐM 
gan do CT lần đầu tiên vào tháng 1.2007. Hiện nay, kỹ 
thuật can thiệp nội mạch điều trị các biến chứng mạch 
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máu trong CT gan đang phát triển, có nhiều cải tiến 
nhằm tăng cường hiệu quả điều trị, hạn chế các 
biến chứng xảy ra và giảm tỷ lệ phải mổ mở. Tuy 
nhiên, vai trò và hiệu quả của phương pháp can 
thiệp nội mạch trong điều trị biến chứng mạch máu 
của CT gan chưa được nghiên cứu đầy đủ. Chính 
vì vậy, chúng tôi thực hiện đề tài nghiên cứu nhằm 
mục tiêu: nhận xét chỉ định và đánh giá kết quả ứng 
dụng can thiệp nội mạch điều trị CT gan tại Bệnh 
viện Việt - Đức.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Tất cả các BN CT gan không phân biệt giới tính, 

độ tuổi có hình ảnh thoát thuốc, giả phình, thông 
động tĩnh mạch trên CLVT được chụp mạch và nút 
mạch tại Bệnh viện Việt - Đức từ tháng 6.2008 đến 
tháng 4.2014 khi tình trạng huyết động ổn định và 
không có các tổn thương tạng khác trong ổ bụng 
phải mổ (thủng tạng rỗng…).

Phương pháp nghiên cứu: thử nghiệm lâm 
sàng không đối chứng. Thu thập thông tin theo mẫu 
bệnh án chung dựa trên các đặc điểm lâm sàng: 
tuổi, giới, nguyên nhân CT, toàn trạng, tổn thương 
phối hợp, chẩn đoán hình ảnh, diễn biến trong quá 
trình theo dõi, thái độ xử trí, chỉ định chụp mạch can 
thiệp, kết quả điều trị.

Phương tiện nghiên cứu: máy chụp mạch số 
hóa xóa nền của Speed Heart của hãng Shimazu. 
Dụng cụ chụp mạch máu: ống thông 5F, ống thông 
siêu nhỏ kích thước 2.7F để chụp và nút mạch chọn 
lọc - siêu chọn lọc. Vật liệu nút mạch: hỗn hợp 
Hystoacryl-Lipiodol siêu lỏng, hạt PVA, Spongel, 
vòng xoắn kim loại (coil).

Quy trình kỹ thuật: chụp mạch theo kỹ thuật 
Seldinger đường vào ĐM đùi phải hoặc trái. Dùng 
đường dẫn 2.7F luồn vào ĐM đùi lên ĐM chậu ngoài 
và ĐM chủ bụng. Tiến hành đặt désilet 5F vào ĐM 
đùi và luồn ống thông Yashiro 5F vào ĐM thân tạng, 
ĐM mạc treo tràng trên chụp để phát hiện các thay 
đổi bất thường và phát hiện các tổn thương ĐM gan. 
Dùng ống thông 2.7F luồn chọn lọc vào nhánh chụp 
để xác định rõ tổn thương và tiến hành nút chọn lọc, 
siêu chọn lọc. Chụp kiểm tra tổng thể sau nút để 
khẳng định tổn thương đã được loại bỏ và kiểm tra 
sự toàn vẹn của ĐM túi mật, ĐM vị tá tràng.

Theo dõi sau nút: bất động chi bên chọc 6 giờ 
kể từ lúc băng ép, theo dõi vị trí chọc, tình trạng 
toàn thân, tình trạng bụng, các xét nghiệm công 
thức máu, sinh hóa máu. 

Đánh giá kết quả can thiệp mạch: thành công 
khi nhánh mạch tổn thương được bít tắc, không thấy 

còn hình ảnh thông động tĩnh mạch hoặc túi giả 
phình được loại bỏ hoàn toàn hay thất bại (không 
loại bỏ được tổn thương trên phim chụp mạch).

Kết quả 
Nghiên cứu thực hiện từ tháng 6.2008 đến tháng 

4.2014 trên 51 BN CT gan được nút mạch cầm máu 
tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Việt - Đức. 
Tuổi trung bình: 34,9±14,3 tuổi. BN trẻ nhất là 9 
tuổi và BN lớn tuổi nhất là 81 tuổi. Nhóm tuổi hay 
gặp nhất: 22 BN từ 16-30 tuổi (chiếm 43,1%) và 15 
BN từ 31-45 tuổi (chiếm 29,4%). Nếu tính chung từ 
lứa tuổi từ 16-45 thì tổng số BN là 37/51 BN (chiếm 
tỷ lệ 72,5%). Tỷ lệ gặp BN nam là 35/51 (chiếm 
68,6%), BN nữ là 16/51 (chiếm 31,4%). Số BN nam 
gặp nhiều hơn gấp 2 lần số BN nữ. Tỷ lệ BN có tổn 
thương phối hợp chiếm 70,6%, cao gấp gần 3 lần 
so với BN không có tổn thương phối hợp.

Mức độ tổn thương gan trên CLVT

Chúng tôi phân độ CT gan theo AAST 1994 đối 
với BN mới bị CT gan, không phân độ đối với CT 
gan cũ do hình thái tổn thương đã thay đổi nhiều 
nên sẽ không còn chính xác. Trong nghiên cứu này 
chỉ có 45/51 BN được phân độ CT gan theo AAST 
1994, không có BN nào CT gan độ I và CT gan độ 
IV hay gặp nhất 19 BN (42,2%).

Các tổn thương ĐM gan trên phim chụp mạch

Phân độ AAST 1994 Số BN Tỷ lệ %

Độ II   1   2,2

Độ III 11 24,4

Độ IV 19 42,2

Độ V 14 31,2

Tổng số 45 100,0

Loại tổn thương ĐM gan Số BN Tỷ lệ %

Chảy máu hoạt động 40 78,4

Giả phình 5   9,8

Giả phình kết hợp với chảy máu 
đường mật 2   3,9

Chảy máu hoạt động kết hợp thông 
động tĩnh mạch 4   7,8

Tổng số 51   100,0

Bảng 1: mức độ CT gan trên CLVT

Bảng 2: các tổn thương ĐM gan trên chụp mạch



101(2) 2.2015

Tổn thương hay gặp nhất là chảy máu thể hoạt 
động gặp trong 40/51 BN, chiếm 78,4%. Vị trí tổn 
thương hay gặp nhất là nhánh ĐM bên phải 45/51 
BN (chiếm 88,2%), nhánh trái gặp 4 BN (chiếm 
7,8%) và tổn thương cả hai bên có tỷ lệ 3,9%. 46/51 
BN (90,2%) có giải phẫu ĐM gan bình thường. 5/51 
BN (9,8%) có bất thường giải phẫu ĐM gan, có 1 
nhánh phải ĐM gan xuất phát từ ĐM mạc treo tràng 
trên, 3 ĐM gan chung xuất phát từ ĐM mạc treo 
tràng trên và 1 ĐM gan chung ngắn. 

Vật liệu nút mạch

1 BN nút mạch không thành công nên tổng số 
có 50 BN được nút mạch. Vật liệu nút mạch được 
sử dụng nhiều nhất là Histoacryl, 41/50 trường 
hợp (chiếm 82%). Vật liệu ít được sử dụng nhất là 
Spongel và Coil, chỉ chiếm 2%.

Kết quả gây tắc mạch

50/51 BN can thiệp mạch đều loại bỏ được tổn 
thương ĐM gan và cầm máu thành công, đạt tỷ lệ 
98%, không có BN nào phải nút mạch lần 2 hoặc 
phải chuyển mổ để cầm máu. Có 1 BN CT gan độ 
V, chụp mạch thấy tổn thương thoát thuốc nhánh 
phân thùy trước gan phải, tuy nhiên do BN mất máu 
nhiều khi chụp mạch có hình ảnh co thắt gần như 
hoàn toàn ĐM gan phải và trái nên không thể chọn 
lọc vào nhánh tổn thương.

Tổng lượng máu truyền

Tổng số có 30 BN cần truyền máu với lượng trung 
bình cho 1 BN trong quá trình điều trị là 3,66±3,45 
đơn vị (từ 1-10 đơn vị). Có 11/30 BN cần truyền 1-3 
đơn vị (chiếm 36,7%) và 19 BN cần truyền trên 4 
đơn vị (chiếm tỷ lệ 63,3%). 5 BN CT gan đơn thuần 
được truyền máu với lượng máu trung bình truyền 
cho 1 BN là 2,1±1,4 đơn vị. 25 BN CT gan phối hợp 
cần truyền máu với lượng trung bình là là 3,7±3,5 
đơn vị. 

Số ngày nằm viện 
Trong nghiên cứu có 3 BN xin về do tình trạng 

quá nặng (1 BN đa CT sọ não và gãy hở hai xương 
cẳng chân, 1 BN bị viêm phúc mạc do vỡ tạng rỗng 
và 1 BN bị suy đa tạng). Chúng tôi chỉ tính ngày 
nằm viện cho 48 BN được điều trị cho đến khi ổn 
định.

Số ngày nằm viện trung bình là 9,45±4,52 ngày 
(từ 3 đến 19 ngày). Có 18/48 BN nằm viện từ 1-7 
ngày (chiếm tỷ lệ 37,5%), 22/48 BN nằm viện 8-14 
ngày (chiếm 45,8%) và chỉ có 8 BN nằm viện trên 
15 ngày (chiếm 16,7%).

Diễn biến, biến chứng sau nút mạch

Diễn biến hay gặp nhất là đau bụng hạ sườn 
phải, gặp ở 40/50 BN (chiếm 80%). Có 10 BN sốt 
(chiếm tỷ lệ 20%) được điều trị ổn định. Biến chứng 
nặng gặp 1 BN có viêm túi mật cấp ngày thứ 3 sau 
can thiệp (chiếm 2%) được chỉ định mổ cấp cứu cắt 
túi mật.

Bàn luận
Từ những năm 60 của thế kỷ trước, chụp mạch đã 

được biết đến như là một phương pháp chẩn đoán CT 
gan. Chụp mạch cho phép phát hiện các tổn thương 
ĐM gan như hình ảnh thoát thuốc ra khỏi lòng mạch, 
thông động tĩnh mạch, giả phình. Đến năm 1970, 
chụp mạch chẩn đoán còn đóng vai trò quan trọng 
trong can thiệp [11]. Năm 1972, thủ thuật nút mạch 
kiểm soát chảy máu trong CT lần đầu tiên được mô 
tả bởi Margolies. Dựa trên các nghiên cứu đó, Walter 
(1976) và Bass (1977) đã ứng dụng chụp ĐM và nút 
mạch để cầm máu ĐM gan trong CT và được xem là 
phương pháp điều trị an toàn, hiệu quả trong kiểm 
soát chảy máu sau mổ, chảy máu đường mật và 
thông động tĩnh mạch, giảm tỷ lệ biến chứng và số 
lượng máu phải truyền [2, 4, 5]. Phương pháp điều 
trị can thiệp bằng nội mạch được chỉ định khi có tổn 
thương mạch máu trên hình ảnh chụp CLVT và cần 
được thực hiện sớm khi tình trạng huyết động của BN 
còn ổn định. Đây là phương pháp có ưu điểm rõ rệt so 
với phương pháp điều trị phẫu thuật khi có tổn thương 
mạch máu thường đi kèm với tỷ lệ cắt gan cao.

Loại vật liệu Số BN Tỷ lệ %

Histoacryl 41 82

PVA  5 10

Spongel  2   4

Coil + Hystoacryl  1   2

Coil + PVA  1   2

Tổng số 50 100,0

Bảng 3: vật liệu nút mạch

Bảng 4: các diễn biến sớm sau nút mạch

Diễn biến sau nút mạch Số BN Tỷ lệ %

Đau hạ sườn phải 40 80

Soát 10 20

Viêm túi mật cấp  1    2
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Đặc điểm chung
Nghiên cứu của chúng tôi có 51 BN với tuổi trung 

bình là 34,9±14,3 tuổi, độ tuổi hay gặp nhất là 16-30 
tuổi (chiếm 43,1%). Hầu hết BN đều gặp trong lứa 
tuổi từ 16-45 (72,5%), đây là lứa tuổi lao động chính 
trong xã hội. Độ tuổi trung bình trong nghiên cứu 
của chúng tôi phù hợp với nghiên cứu của Monnin 
(độ tuổi trung bình là 35,2) [11], cao hơn so với độ 
tuổi trung bình của Misselbeck (32,6) [8]. Nếu tính 
chung trong nhóm CT gan nói chung thì độ tuổi trung 
bình trong nghiên cứu của chúng tôi cao hơn so với 
nghiên cứu của Hagiwara (28,7±16,9) [5] nhưng lại 
thấp hơn của Wahl (40±19) [17]. 

Tỷ lệ nam/nữ trong nhóm nghiên cứu là 35/16, 
tỷ lệ BN nam chiếm 68,6%. Tỷ lệ BN nam trong 
nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn so với nghiên 
cứu của Monnin (86%) [11], nhưng lại cao hơn của 
Misselbeck (60%) [8], tuy nhiên nghiên cứu của 
chúng tôi phù hợp với hầu hết các nghiên cứu là tỷ 
lệ nam lớn hơn tỷ lệ của nữ.

Phân độ tổn thương CT gan và chỉ định nút 
mạch dựa trên CLVT

Trong số 45 BN được phân độ theo AAST 1994 
thì CT gan độ IV hay gặp nhất (19 BN, chiếm 
42,2%). Tỷ lệ trong nghiên cứu của chúng tôi khác 
so với các nghiên cứu của các tác giả khác. Theo 
Wahl, CT gan độ IV gặp nhiều nhất 6/12 trường hợp 
(50%) [17], tỷ lệ CT gan độ IV theo Monin là 9/14 
trường hợp (64,29%) [11]. Điều này có thể là do 
nguyên nhân gây CT gan ở nước ta có sự khác biệt 
với nước ngoài. 

Tuy nhiên, nghiên cứu của chúng tôi gần phù 
hợp với một số tác giả khác trên thế giới là 100% 
các trường hợp CT gan được can thiệp nút mạch 
đều có CT gan độ III trở lên [11, 17], chỉ có duy nhất 
1 BN có CT gan độ II được nút mạch. Trong chẩn 
đoán CT gan thì vai trò của CLVT rất quan trọng, 
đặc biệt là CLVT đa dãy. Nó không những đưa lại 
đầy đủ thông tin về phân độ CT gan, phát hiện các 

biến chứng ĐM (giả phình, chảy máu thể hoạt động, 
thông động tĩnh mạch) giúp cho quá trình điều trị 
bảo tồn mà còn giúp phát hiện các tổn thương phối 
hợp, đặc biệt là các tổn thương cần phải mổ. Trong 
nghiên cứu của chúng tôi, các BN đều được chụp 
CLVT và có dấu hiệu gợi ý tình trạng tổn thương 
mạch. Tuy nhiên, theo Poletti [15] nghiên cứu 72 
trường hợp CT gan kín cho thấy độ nhạy của việc 
phát hiện dấu hiệu chảy máu thể hoạt động trên 
CLVT là 65%, độ đặc hiệu là 85%, giá trị chẩn 
đoán dương tính là 64%, giá trị chẩn đoán âm tính 
là 83%; âm tính giả có thể do kỹ thuật chụp lớp cắt 
quá dày, không chụp thì ĐM; dương tính giả có thể 
do thoát thuốc từ tĩnh mạch gan hoặc từ tĩnh mạch 
cửa, do một vùng nhu mô gan lành hay lát cắt qua 
một nhánh mạch bình thường nằm giữa vùng giảm 
tỷ trọng của tổn thương; do vậy việc phân tích kỹ 
các lớp cắt liên tiếp giúp xác định rõ bản chất của 
vùng tăng tỷ trọng. Từ đó, Poletti đề nghị chỉ định 
chụp mạch với tất cả các trường hợp CT gan độ IV. 
Nghiên cứu của Misselbeck có 4 BN được phân độ 
lớn hơn III theo AAST 1994 mặc dù không có dấu 
hiệu gợi ý tổn thương mạch trên CLVT nhưng vẫn 
được tiến hành chụp mạch và 2/4 BN (50%) có tổn 
thương mạch máu [8]. 

Vị trí tổn thương gan trên phim chụp mạch: vị trí 
tổn thương mạch hay gặp nhất là nhánh phải của 
ĐM gan chung, trong đó tổn thương nhánh phải đơn 
thuần gặp trong 45/51 trường hợp (chiếm 88,2%), 
tổn thương phối hợp cả nhánh phải và trái gặp 
trong 2/51 trường hợp (3,9%), có thể giải thích tỷ 
lệ này là do thể tích gan phải lớn hơn gan trái, do 
vậy khả năng tổn thương ĐM gan phải là lớn hơn. 
Kết quả này cũng phù hợp với nghiên cứu của Wahl 
với tổn thương nhánh phải gặp ở 10/12 BN (chiếm 
83,33%). 

Tổn thương chảy máu thể hoạt động Tổn thương giả phình ĐM
Hình 1: hình thái tổn thương ĐM gan trên CLVT

Hình 2: tổn thương thoát thuốc từ ĐM túi mật
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Nghiên cứu của chúng tôi gặp 1 trường hợp 
có hình ảnh thoát thuốc từ ĐM túi mật đi kèm bất 
thường là ĐM gan phải xuất phát từ ĐM mạc treo 
tràng trên (hình 2). 

Bất thường giải phẫu ĐM gan trên phim chụp 
mạch gặp trong 5/51 trường hợp (9,8%), thấp hơn 
nghiên cứu của Stanley Baum với tỷ lệ bất thường 
giải phẫu ĐM gan gặp trong 40% [16] do nghiên 
cứu của chúng tôi có ít BN hơn. Việc quan tâm đến 
giải phẫu bất thường của ĐM gan là rất quan trọng 
để tránh bỏ sót tổn thương. Mizobata đã giới thiệu 2 
trường hợp có tổn thương chảy máu thể hoạt động 
với 1 nhánh của ĐM gan phải xuất phát từ ĐM dưới 
hoành bên phải [9].

Tổn thương ĐM gan trên phim chụp mạch: chụp 
mạch máu cho phép chẩn đoán các tổn thương như: 
tụ máu dưới bao gan, đường vỡ nhu mô, vùng đụng 
giập nhu mô gan. Đặc biệt chụp mạch máu cho phép 
chẩn đoán xác định các dạng tổn thương ĐM gan. 
Hay gặp nhất trên phim chụp mạch là chảy máu 
thể hoạt động 44/51 trường hợp (86,3%), trong đó 
tổn thương chảy máu thể hoạt động đơn thuần gặp 
trong 39/51 trường hợp và chảy máu thể hoạt động 
phối hợp với các tổn thương khác gặp trong 4/51 
trường hợp. Tổn thương chảy máu thể hoạt động 
cũng gặp nhiều nhất trong nghiên cứu của Wahl, 
9/12 trường hợp (75%) tỷ lệ này giống với nghiên 
cứu của chúng tôi.

Vật liệu nút mạch

Vật liệu nút mạch được chúng tôi sử dụng nhiều 
nhất trong nghiên cứu là hỗn hợp Hystoacryl và 
Lipiodol với tỷ lệ 1:3, 1:4, với 41/50 trường hợp 
(chiếm 82%). Việc sử dụng vật liệu trong nghiên 
cứu có sự khác biệt so với các tác giả khác trên thế 
giới [7, 14]. Các tác giả này thường sử dụng vật liệu 
vòng xoắn kim loại để làm tắc mạch. Tuy nhiên, 
trong việc sử dụng vật liệu nút mạch, chúng tôi có 
quan điểm tương đồng với đa số các tác giả khác 
trên thế giới là sử dụng vật liệu nút mạch vĩnh viễn, 

trong khi đó xu hướng của một số tác giả lại sử dụng 
vật liệu tạm thời (Spongel) như Hagiwara [5]. Việc 
sử dụng vật liệu nút mạch để làm tắc ĐM là một 
trong những yếu tố quan trọng giúp cho thành công 
của một cuộc can thiệp mạch, sử dụng vật liệu nút 
mạch phải dựa vào loại tổn thương (chảy máu thể 
hoạt động, giả phình hay thông động tĩnh mạch), 
kích thước tổn thương, mức độ thông giữa động và 
tĩnh mạch. 

Xu hướng của can thiệp mạch trước đây là sử 
dụng Spongel, là loại vật liệu rẻ tiền, không độc, 
tuy nhiên đây là một loại vật liệu nút mạch tạm thời 
nên sẽ tái lập dòng tuần hoàn sau 2-3 tuần và đối 
với những tổn thương có kích thước lớn thì có nguy 
cơ sẽ chảy máu tái phát, khi đó chúng ta phải thực 
hiện lần nút mạch lần hai [6]. Trong nghiên cứu của 
Mohr, có 5 BN được sử dụng Spongel đơn thuần 
thì có 1 BN phải nút mạch lần hai do chảy máu tái 
diễn [10]. Histoacryl là một vật liệu nút mạch rẻ 
tiền, ít độc và có tác dụng tắc mạch vĩnh viễn nhưng 
hạn chế của loại vật liệu này là sự di chuyển không 
mong muốn của vật liệu, do đó gây tắc những mạch 
không mong muốn. Hiện nay coil được nhiều tác 
giả trên thế giới sử dụng, đây là loại vật liệu tốt nhất 
để nút mạch, tuy nhiên giá thành của loại vật liệu 
này cao [6]. Theo một số tác giả, để tăng hiệu quả 
của phương pháp, giảm biến chứng và hạ giá thành 
thì xu hướng kết hợp các vật liệu nút mạch được 
các tác giả này sử dụng. Đầu tiên nên sử dụng các 
vật liệu như histoacryl hoặc spongel, sau đó mới 
sử dụng coil. Trong nghiên cứu của chúng tôi, hầu 
hết BN đều được sử dụng Histoacryl đầu tiên, nếu 
những tổn thương nhỏ chúng tôi có thể sử dụng hạt 
PVA. Coil ít được sử dụng vì giá thành cao, không 
phù hợp với hoàn cảnh kinh tế của các BN. Trong 
nhóm nghiên cứu có 1 BN tổn thương chảy máu 
thể hoạt động kết hợp với giả phình ĐM gan được 
sử dụng chất nút mạch tạm thời là Spongel. Đây là 
BN duy nhất trong nghiên cứu của chúng tôi được 
nút bằng hóa chất nút mạch tạm thời, do trường hợp 
này có tổn thương rất nhỏ trên phim chụp mạch.

Kết quả gây tắc mạch

Trong nghiên cứu của chúng tôi có 50/51 (98%) 
BN được gây tắc mạch thành công, tỷ lệ này phù 
hợp với nhiều nghiên cứu khác trên thế giới. Theo 
nhiều tác giả, tỷ lệ tắc mạch thành công chiếm 85-
95% [1, 17]. Tỷ lệ tắc mạch thành công trong nghiên 
cứu của chúng tôi cao hơn vì tất cả các BN đều có 
tình trạng huyết động ổn định trước và trong quá 
trình can thiệp. Trên thực tế, có một số nghiên cứu 
của các tác giả khác đã tiến hành can thiệp ở những 
BN có huyết động không ổn định.

Hình 3: chụp mạch phát hiện tổn thương giả phình ĐM gan (hình trái), 
tổn thương chảy máu thể hoạt động và thông động tĩnh mạch (hình phải)
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Trong nhóm nghiên cứu có 1 BN được chẩn 
đoán CT gan độ V do tai nạn giao thông và được 
chụp, nút mạch cùng ngày. Kết quả sau chụp mạch 
kiểm tra thấy tắc hoàn toàn nhánh ĐM tổn thương. 
Sau nút mạch, tình trạng BN không ổn định: mạch 
nhanh, bụng chướng, ấn đau khắp bụng. BN được 
chỉ định mổ nội soi thăm dò ngày thứ 3 nhưng kết 
quả mổ ra không còn chảy máu ở vùng gan tổn 
thương và không có thủng tạng rỗng.   

Trong nghiên cứu có 1 BN nút mạch thất bại là 
do bị mất máu nhiều, dẫn đến co thắt gần hoàn 
toàn các ĐM gan phải và trái nên không thể chọn 
lọc được nhánh mạch tổn thương.

Tổng lượng máu truyền 

Tổng lượng máu trung bình phải truyền cho 1 
BN trong suốt quá trình điều trị của chúng tôi là 
3,66±3,45 đơn vị, phù hợp với nghiên cứu của Mohr 
[10] đối với can thiệp sớm là 2±4 đơn vị, ít hơn hẳn 
những BN được can thiệp muộn. Cũng theo nhiều 
tác giả, can thiệp mạch sẽ giảm được số lượng máu 
phải truyền so với phẫu thuật [13, 17]. Trong nhóm 
CT gan đơn thuần, số lượng máu truyền cho 1 BN là 
2,1±1,4 đơn vị, trong khi đó lượng máu truyền cho 1 
BN CT gan có tổn thương phối hợp là 3,7±3,5 đơn 
vị. Như vậy, số lượng máu trung bình phải truyền 
cho BN có tổn thương phối hợp cao hơn so với BN 
chỉ có CT gan đơn thuần.

Số ngày nằm viện

Số ngày nằm viện trung bình của các BN trong 
nhóm nghiên cứu là 9,45±4,52 ngày. Trong đó, BN 
nằm viện ngắn nhất chỉ có 3 ngày, lâu nhất là 19 
ngày. Kết quả này của chúng tôi thấp hơn so với 
nghiên cứu của Monnin (trung bình là 48,9 ngày) 
[11]. Nguyên nhân là do những BN CT gan của 
chúng tôi đã ổn định và chỉ phải can thiệp điều trị 
biến chứng giả phình hay chảy máu đường mật nên 
thường chỉ nằm viện trong thời gian ngắn (dưới 1 
tuần). Hiện chưa có nghiên cứu nào trong nước về 
CT gan đề cập đến số ngày nằm viện của BN, do 

vậy chúng tôi không có nhóm chứng để so sánh. 
Tuy nhiên, theo nhiều nghiên cứu khác trên thế 
giới, số ngày nằm viện sau nút mạch ngắn hơn so 
với các BN được phẫu thuật.

Các biến chứng sau nút mạch
Với điều kiện trong nước, chúng tôi chỉ mới đánh 

giá được các biến chứng sớm sau nút mạch. Các 
biến chứng xa như viêm xơ đường mật không có 
điều kiện để thăm khám. Cần phải nhấn mạnh 
rằng, việc chẩn đoán biến chứng viêm xơ đường 
mật trong điều kiện ở nước ta là rất khó khăn, các 
BN thường khó chấp nhận sinh thiết gan khi tình 
trạng của họ rất ổn định. Các biến chứng nhẹ như 
đau bụng vùng gan gặp trong 40/50 BN, có 10/50 
BN sốt sau nút mạch, không gặp trường hợp nào tụ 
máu hay đau ở vị trí chọc ĐM đùi, các biến chứng 
này thường hết sau 1 tuần. Theo Petroianu, biến 
chứng đau bụng vùng gan thường hết sau 4 ngày 
mà không phải can thiệp gì [14].

Các biến chứng nặng cần phải can thiệp trong 
nghiên cứu của chúng tôi chỉ gặp 1 BN hoại tử túi 
mật (chiếm tỷ lệ 2%). BN sau nút mạch tình trạng 
huyết động ổn định nhưng sau 2 ngày xuất hiện 
bụng chướng, ấn đau khắp bụng, cảm ứng phúc 
mạc, xét nghiệm có Amylase tăng. BN được chỉ định 
mổ nội soi ổ bụng, chẩn đoán trong mổ là hoại tử 
túi mật và được cắt túi mật nội soi, tổn thương gan 
không thấy chảy máu. Nguyên nhân dẫn đến biến 
chứng hoại tử túi mật là do trong quá trình làm thủ 
thuật, chúng tôi không đưa được Catheter chọn lọc 
vào nhánh tổn thương và do đó buộc phải nút tắc 
cả ĐM gan phải nên sau chụp kiểm tra thấy tắc ĐM 
túi mật. Tỷ lệ biến chứng nặng phải can thiệp trong 
nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn so với các tác 
giả khác trên thế giới, trong nghiên cứu của Monnin 
có 2/14 BN (14,3%) bị hoại tử túi mật [11]. Trong 
nghiên cứu của Misselbeck có 6/31 trường hợp bị 
hoại tử túi mật [8]. Chính vì vậy, theo nhiều tác giả, 
trong quá trình nút mạch cần phải chọn lọc nhánh 
tổn thương để tránh biến chứng hoại tử túi mật và 
cần phải theo dõi để phát hiện sớm biến chứng này 
sau nút mạch [8, 11]. Cần phải nhấn mạnh rằng, 
70% nguồn cấp máu cho gan đến từ tĩnh mạch cửa 
nhưng nguồn cấp máu cho đường mật là từ ĐM gan, 
do vậy cần phải chọn lọc vào nhánh tổn thương để 
hạn chế làm tổn thương các nhánh lành.

Kết luận
Can thiệp nội mạch trong điều trị CT gan được chỉ 

định khi có tổn thương mạch máu trên CLVT ở BN 
có tình trạng huyết động ổn định ngay từ đầu hoặc 
sau hồi sức. Hiện nay, chúng tôi bắt đầu triển khai 

   

 
Hình 4: chụp mạch trước và sau nút chọn lọc giả phình ĐM gan phải



141(2) 2.2015

can thiệp mạch khi huyết động không ổn định. 

Can thiệp nội mạch là một phương pháp điều trị 
ít xâm phạm, an toàn và hiệu quả đối với các tổn 
thương mạch máu do CT gan với tỷ lệ thành công 
cao (đạt 98%), không phải chuyển mổ để cầm máu. 
Chỉ có 1 BN (chiếm 2%) có biến chứng hoại tử túi 
mật. Số lượng máu phải truyền trung bình trong cả 
quá trình điều trị là 3,66±3,45 đơn vị, số ngày nằm 
viện trung bình là 9,45±4,52 ngày, đều giảm hơn so 
với mổ mở.
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